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Ngành đào tạo:       Sư phạm Hoá học

Loại hình đào tạo:  Chính quy.
(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-ĐHHĐ, ngày        tháng 6 năm 2009
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)
          1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Hoá - Thí nghiệm có những phẩm chất cơ bản của người thầy giáo nhà trường XHCN Việt Nam. Thấm nhuấn thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong thầy giáo; Có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng giải quyết những vấn đề do yêu cầu thực tiễn giáo dục đặt ra, có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức:
- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về Hoá học, rộng và chuyên sâu; có kiến thức và nghiệp vụ sư phạm; có khả năng thích ứng cao với các trường trung học cơ sở, có tiềm năng vững vàng để chuyển đổi nghề nghiệp và thuận lợi trong việc học tiếp những bậc học cao hơn.

- Có khả năng tiếp cận nhanh và ứng dụng có hiệu quả công nghệ hiện đại, giải quyết tốt những vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học theo xu hướng tích cực hoá đối tượng.

- Có đủ năng lục chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy tốt các môn Hoá học ở trung học cơ sở và hướng dẫn thí nghiệm cả 3 môn, Vật lý, Hoá học và Sinh học. Biết phương pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học. 

1.2.2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm vững chắc; có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng tác nghiệp độc lập và sáng tạo, khả năng tự học và tự nghiên cứu, khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế và khu vực.

- Có khả năng đáp ứng được các yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, sử dụng tốt các công nghệ thông tin và các phương tiện thiết bị dạy học. Có khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2.3. Thái độ: Đạt chuẩn mực đạo đức trong nghề nghiệp, trung thành với Tổ Quốc, phục vụ tốt quê hương, đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
2. Thời gian đào tạo: 3 năm (36 th¸ng).
3. Khối lượng kiến thức phải tích luỹ:  112 tín chỉ (không kể môn giáo dục thể chất 75 tiết và Giáo dục quốc phòng 135 tiết).
4. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Qui chế đào tạo đại học, cao đẳng chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Thang điểm: Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT.
7. Nội dung chương trình: 112 tín chỉ

	7.1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	32 tc

	7.1.1
	Lý luận chính trị
	10 tc

	7.1.2
	Ngoại ngữ
	7 tc

	7.1.3
	Giáo dục thể chất và Q.phòng
	

	
	Giáo dục thể chất
	75t 

	
	Giáo dục Quốc phòng
	135t

	7.1.4
	Khối kiến thức TN-XH
	15 tc

	
	Bắt buộc
	13 tc

	
	Tự chọn
	2 tc

	7.2.
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	80tc

	7.2.1
	Kiến thức nghiệp vụ cho khối ngành
	15 tc

	7.2.2
	Môn 1
	38 tc

	
	Bắt buộc
	32 tc

	
	Tự chọn
	6 tc

	7.2.3
	Môn 2
	18 tc

	
	Bắt buộc
	14 tc

	
	Tự chọn
	3 tc

	7.3
	Kiến thức NVSP
	5 tc

	7.4
	Khoá luận tốt nghiệp
	4 tc

	
	Tổng cộng
	112


8. Kế hoạch giảng dạy
	Sè TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Điều kiện tiên quyết
	Học kỳ
	Bộ môn quản lý

 học phần

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận
	Thực hành
	Tự học
	
	
	

	A
	Kiến thức giáo dục đại cương
	32
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lý luận chính trị
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2.NML1.D1.2
	Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lªnin 1
	2
	21
	18
	
	90
	
	1
	Nguyên lý

	2
	2NML2.D1.3
	Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lªnin 2
	3
	32
	26
	
	135
	1
	2
	Nguyên lý

	3
	2.ĐLV0.D1.3
	Đường lối của Đảng cộng sản Việt nam
	3
	32
	26
	
	135
	4
	4
	Đường lối

	4
	2.TTH0.D1.2
	Tư tưởng Hồ ChÝ Minh
	2
	21
	18
	
	90
	2
	3
	TT HCM

	II
	Ngoại ngữ
	7
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2.NNH1.D1.4
	Tiêng Anh 1
	4
	36
	48
	0
	180
	
	2
	N. Ngữ KC

	6
	2.NNH2.D1.3
	Tiêng Anh 2
	3
	27
	36
	0
	135
	5
	3
	N. Ngữ KC

	III
	Giáo dục thể chất và Q.phòng
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Giáo dục thể chất
	75 t
	
	
	
	
	
	1-5
	GDTC

	8
	
	Giáo dục Quốc phòng
	135t
	
	
	
	
	
	1-3
	TTQP

	IV
	Khối kiến thức TN-XH
	15
	
	
	
	
	
	
	

	9
	2.THD0.D1.2
	Tin học
	2
	10
	
	40
	90
	
	1
	TH ¦ dông

	10
	2.PLD0.D1.2
	Ph¸p luật đại cương
	2
	18
	24
	
	90
	
	3
	TT HCM

	11
	2.TGT0.D1.3
	Giải tích
	2
	18
	24
	
	90
	
	1
	Giải tích

	12
	2.HDC1.D1.3
	Hoá đại cương 1
	3
	27
	36
	0
	135
	0
	1
	Hoá học

	13
	2.HDC2.D1.4
	Hoá đại cương 2
	4
	27
	36
	30
	135
	11
	2
	Hoá học

	14
	Chọn 1 trong 2 học phần
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.HDC3.D1.2
	Đánh giá thống kê các số liệu thực nghiệm
	2*
	18
	24
	0
	90
	13
	2
	Hoá học

	
	2.DST0.D1.2
	Đại số và hình giải tích
	2*
	18
	24
	0
	90
	
	2
	Đại số

	B
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	80
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Kiến thức nghiệp vụ cho khối ngành
	15
	
	
	
	
	
	
	

	15
	2.TLH0.D1.4
	Tâm lý học
	4
	30
	60
	0
	120
	2
	1
	Tâm lý

	16
	2.GDC0.D1.2
	Giáo dục học đại cương
	2
	18
	24
	0
	90
	2
	2
	Giáo dục

	17
	2.h®d0.D1.3
	Hoạt động dạy học và GD ở trường THCS
	3
	23
	44
	0
	135
	16
	3
	Giáo dục

	18
	2.rsp0.D1.2
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
	2
	
	
	60
	
	16
	2-4
	Giáo dục


	19
	2.ct®0.D1.2
	Lý luận và PP công tác đội
	2
	18
	24
	0
	90
	
	2
	Giáo dục

	20
	2.QLN0.D1.2
	Quản lý HC NN và QLGD
	2
	18
	24
	0
	90
	2
	6
	Giáo dục

	
	
	Môn 1
	38
	
	
	
	
	
	
	

	21
	2.HVC1.N1.3
	Hoá vô cơ 1
	3
	27
	36
	0
	135
	13
	3
	Hoá học

	22
	2.HVC2.N1.4
	Hoá vô cơ 2
	4
	27
	36
	30
	135
	23
	4
	Hoá học

	23
	2.HHC1.N1.3
	Hoá hữu cơ 1
	3
	27
	36
	0
	135
	13
	3
	Hoá học

	24
	2.HHC2.N1.3
	Hoá hữu cơ 2
	3
	27
	36
	0
	135
	24
	4
	Hoá học

	25
	2.HHC3.N1.3
	Hoá hữu cơ 3
	3
	18
	24
	30
	135
	25
	5
	Hoá học

	26
	2.HPT1.N1.3
	Hoá phân tích 1
	3
	27
	36
	0
	135
	13
	4
	Hoá học

	27
	2.HPT2.N1.2
	Hoá phân tích 2
	2
	
	
	60
	135
	26
	5
	Hoá học

	28
	2.HPT3.N1.3
	Hoá phân tích 3
	3
	18
	24
	30
	135
	26
	6
	Hoá học

	29
	2.HCM1.N1.2
	Hoá CN và Môi trường 1
	2
	18
	24
	0
	90
	22
	5
	Hoá học

	30
	2.HCM2.N1.2
	Hoá CN và Môi trường 2
	2
	18
	24
	0
	90
	29
	6
	Hoá học

	31
	2.PPH1.N1.4
	Phương pháp DH Hoá học
	4
	36
	48
	0
	180
	
	4
	Hoá học

	32;33;34
	Chọn 3 trong 6 học phần sau
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.THPP.N1.2
	Thực hành PPDH  Hoá học
	2*
	
	
	60
	135
	22
	5
	Hoá học

	
	2.THHC.N1.2
	Tổng hợp hữu cơ
	2*
	18
	24
	0
	90
	22
	5
	Hoá học

	
	2.BTHH.N1.2
	Bài tập hoá học ở trường phổ thông.
	2*
	18
	24
	0
	90
	22
	6
	Hoá học

	
	2.DPHC.N1.2
	Danh pháp hữu cơ
	2*
	18
	24
	0
	90
	22
	6
	Hoá học

	
	2.CPPP.N1.2
	Các phương pháp phổ ứng dụng trong hoá học
	2*
	18
	24
	0
	90
	
	6
	Hoá học

	
	2.THHH.N1.2
	Tin học trong hoá học
	2*
	20
	20
	60
	90
	30
	6
	Hoá học

	II
	Môn 2
	18
	
	
	
	
	
	
	

	35
	2.SHD1.N1.3
	Sinh học đại cương 
	3
	24
	32
	10
	135
	11
	1
	Thực vật

	36;37
	Chọn 2 trong 3 học phần
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.PKT0.D1.3
	Phương pháp và KT thí nghiệm Sinh 1 
	3*
	15
	20
	40
	135
	35
	5
	Thực vật

	
	2.PKS0.D1.3
	Phương pháp và KT thí nghiệm Sinh  2
	3*
	15
	20
	40
	135
	35
	5
	Động vật

	
	2.PTS.D1.3
	Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm sinh học PT
	3*
	15
	20
	40
	135
	35
	5
	Động vật

	38
	2.HVC0.N1.3
	Vật lý đại cương 1
	2
	18
	24
	0
	90
	
	1
	Vật lý

	39
	2.HHC0.N1.3
	Vật lý đại cương 2
	3
	27
	36
	
	135
	38
	2
	Vật lý

	40
	2.PTH1.N1.2
	Phương pháp và kỹ thuật thực hành Vật lý 1
	2
	
	
	60
	90
	39
	3
	Vật lý

	41
	2.PTH2.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật thực hành  Vật lý 2
	2
	
	
	60
	90
	39
	5
	Vật lý

	III
	Kiến thức NVSP
	5
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	Kiến tập sư phạm
	2
	0
	0
	60
	0
	
	4
	

	43
	
	Thực tập sư phạm
	3
	0
	0
	90
	0
	
	6
	

	IV
	Khoá luận tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	
	Hoá học

	
	Học phần thay thế KLTN
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	1.CSH0.N1.2
	Cơ sở lý thuyết hoá học vô cơ
	2
	18
	24
	0
	90
	22
	6
	Hoá học

	45
	1.CSV0.N1.2
	Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ
	2
	18
	24
	0
	90
	22
	6
	Hoá học

	Tổng cộng
	112
	
	
	
	
	
	
	


9. Mô tả vắn tắt nội dung các học phần

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1/The basic 
principles of Maxist 1
                                        

2 TC(21,18,0)
Điều kiện tiên quyết: Không   

Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành M¸c-Lªnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2/The basic 
principles of Maxist 2
                                        

 3 TC(32,26,0)   

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1   

Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành M¸c-Lªnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
9.3. Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam/Vietnamese revolution policy

                             


           3 TC(32,26,0)
Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin    

Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành M¸c-Lªnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
9.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology        2 TC(21,18,0)

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1   

Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành M¸c-Lªnin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
9.5-9.6. Tiếng anh 1, 2/English 1,2 
                   

  7 TC(63,84,0)


- Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành chương trình Tiếng Anh 7 năm ở bậc THPT (đạt trình độ sơ cấp).

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về và thành thạo các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, giao tiếp cùng với vốn từ vựng cần thiết cho tra cứu và đọc tài liệu chuyên ngành; Sinh viên sau khi học xong học phần đạt trình độ trung cấp Tiếng Anh (trình độ B).
9.7. Giáo dục thể chất/Physical education
                 

   75 tiết


Nội dung ban hành tại quyết định số 3244/BGDĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.8. Giáo dục quốc phòng/Military education


 135 tiết


Nội dung thực hiện theo quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           9.9. Tin học/Informatics                                                  
2 TC(10,0,40)
Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về tin học, cách sử dụng các phần mềm hệ thống và tiện ích, đặc biệt là các kỹ năng soạn thảo văn bản và xử lý bảng tính Excel, PowerPoint, truy cập thông tin từ mạng Internet, lưu trữ các văn bản vận dụng tin học và các phương tiện công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy

          
9.10. Pháp luật đại cương/ General law              

 2 TC(18,24,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Thực hiện theo chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT, ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT
9.11 . Giải tích /Analytics




2 TC(18,24,0)
- Điều kiện tiên quyết: Không


 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực, khái niệm về giới hạn và tính liên tục của chúng. Trình bày phép tính vi, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số. Trọng tâm của học phần là rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân các dạng hàm số khác nhau, ứng dụng các khái niệm đó để giải quyết các bài toán khác nhau của môn hoá lý. khái niệm hàm nhiều biến thực, phép tính vi phân đạo hàm riêng, định lý hàm ẩn và khái niệm cực trị của hàm nhiều biến, mặt cong và đường cong trong không gian.
9.12. Hoá đại cương 1/General chemistry 1   
             3 TC(31,28,0)                                                                   
Điều kiện tiên quyết: không.

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu tạo chất: Các khái niệm và định luật Hoá học; Đại cương về hoá học Hạt nhân; Một số cơ sở để khảo sát hệ vi mô; Cấu tạo nguyên tử theo quan điểm cơ lượng tử; Đại cương về cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học; Đại cương về hoá học tinh thể.

9.13. Hoá học đại cương 2/ General chemistry2   

4 TC(31,28,30)                                                                
- Điều kiện tiên quyết: Hoá học sau Hoá học đại cương 1.
- Nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên những quy luật chi phối các quá trình Hoá học (nhiệt động lực học, động hoá học, điện hoá học,hoá học chất keo) gồm: nguyên lý 1, nguyên lý2 của nhiệt động lực học; cân bằng hoá học; tốc độ của phản ứng hoá học; xúc tác: dung dịch và các thuộc tính vật lý; phản ứng oxi hoá-khử và dòng điện; đại cương về hoá học chất keo.

Phần thực hành nhằm rèn luyện tác phong làm thí nghiệm, biết sử dụng một số dụng cụ thông thường nhằm minh hoạ và củng cố những kiến thức thu được từ Hoá học đại cương .

9.14. Chọn 1 trong 2 học phần sau
a. Đánh giá thống kê các số liệu thực nghiệm   

   2TC(18,24,0)
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung: Phương pháp thống kê là phương pháp phổ biến và tin cậy trong việc xử lí số liệu thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Nội dung học phần đề cập đến: Phân loại sai số, các nguyên nhân xuất hiện sai số trong đo đạc hoá học phân tích; các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và các lí thuyết phân bố các đại lượng ngẫu nhiên; đánh giá, xử lí kết quả thực nghiệm và biểu diễn kết quả thực nghiệm.

b. Đại số /Angebraic                                      
 

 2TC(18,24,0)
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung: Giới thiệu khái niệm số thực và số phức; định lí cơ bản của đại số về nghiệm của đa thức và các thuật toán liên quan đến đa thức, hàm hữu tỉ; ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính; không gian Euclide n- chiều; vectơ n - chiều, tích vô hướng, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương; áp dụng lí thuyết dạng toàn phương để nhận dạng các đường bậc hai và mặt bậc ba.
9.15   Tâm lý học/ Psychology                       

 
  4 TC(30,60,0)

             - Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

 - Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu tâm lý, bản chất của hiện tượng tâm lý người, các quá trình nhận thức, tính cảm, ý chí của con người. Bản chất nhân cách và các phẩm chất của nhân cách.

      Khái quát những vấn đề lý luận về sự phát triển tâm lý, các quy luật của sự phát triển tâm lý trẻ em. Đặc điểm tâm lý và hoạt động cơ bản của học sinh THCS. Những cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và giáo dục, đặc trưng của lao động sư phạm, phẩm chất và năng lực của người thầy giáo; Những đặc trưng của giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp sư phạm.
9.16. Giáo dục học đại cương/ Education study               2 TC(18,24,0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN.
- Nội dung: Học phần được cấu trúc gồm hệ thống những lý luận về GDH đại cương, như: GDH là một khoa học; giáo dục và sự phát triển nhân cách; Mục đích, nguyên lý giáo dục; Hệ thống giáo dục quốc dân; Người thầy giáo trường THCS.
9.17. Hoạt động DH&GDH ở tr​ường THCS/Teach and education activities in high school

                             


 3 TC(23,44,0,)

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học đại cương.

- Nội dung: Thực hiện theo cụng văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐH, ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng BGD&ĐT
9.18. Rèn luyện NV thư​ờng xuyên /Frequent specialist skill exercise
 


                                                   

    2 TC(0,0,60)

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần về tâm lý học và giáo dục học.

- Nội dung: Học phần được cấu trúc gồm hệ thống những lý luận cơ bản của quá trình dạy học và việc tổ chức dạy học ở các trường THCS; Những vấn đề cơ bản của lý luận giáo dục, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ở trường THCS và người thầy giáo chủ nhiệm ở THCS.
9.19. Lý luận và PP công tác Đội TNTP/Constitutional theory and methodology                                                   
  

 2 TC(18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Nội dung:

+ Nắm được quan được quan điểm của Đảng và tư tưởng của Bác về bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu nhi.

+ Hiểu và thực hiện công ước quyền trẻ em, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em.

+ Nắm vững điều lệ Đội, lịch sử Đội và chương trình rèn luyện Đội viên.

9.20. Quản lý HCNN và QLGD/Administration and education management                                                                     

   2 TC(18,24,0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

- Nội dung: Học phần được cấu trúc gồm 5 chương, bao gồm những kiến thức cơ bản của hệ thống những lý luận về quản lý nhà nước, quản lý ngành giáo dục - đào tạo. Mỗi bậc học có hướng dẫn thực hiện của bậc học đó. Thực tiễn giáo dục địa phương.
9.21. Hoá học vô cơ 1/ Inorganic chemistry 1     

3 TC(23,44,0,)
Điều kiện tiên quyết: các học phần hoá học đại cương 

Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản và có hệ thống về hoá học của các nguyên tố phi kim: Hiđro, Oxi và nước, các nguyên tố phi kim nhóm VIIA, VI A, V A, IV A, IIIA.

9.22. Hoá học vô cơ 2/ Inorganic chemistry2     

4TC(23,44,30)                                                                  
Điều kiện tiên quyết: Hoá học vô cơ 1

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức đại cương về kim loại, các nguyên tố kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, các nguyên tố kim loại nhóm III A, IV A, V A, đại cương các nguyên tố chuyển tiếp, các nguyên tố nhóm VI B, VII B, VIII B, I B, II B, Iantan và các nguyên tố họ Lantan, giới thiệu Actini và các nguyên tố họ Actini.

Phần thực hành về tính chất ly- hoá học của các đơn chất, hợp chất hoá học vô cơ. Rèn luyện kĩ năng thực hành và các thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm để có thể thực hiện các thí nghiệm chứng minh ở THCS.

9.23. Cơ sở hoá học hữu cơ 1/ Organic chemistry 1   
   3TC(23,44,0)                                                                  
Điều kiện tiên quyết: các học phần hoá học đại cương

Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản và hiện đại về Hoá học hữu cơ gồm: Đại cương về Hoá học hữu cơ, Hiđrocacbon no, Hiđrocacbon không no, Hiđrocacbon thơm, Nguồn Hiđrocacbon trong thiên nhiên.

9.24. Cơ sở Hoá học hữu cơ 2/ Organic chemistry 2           3TC(23,44,0,)                                                
Điều kiện tiên quyết: Cơ sở hoá học hữu cơ 1

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về các chất hữu cơ đơn chức và đa chức; về tính chất, ứng dụng và điều chế các hợp chất hữu cơ; Dẫn xuất Halogen của các Hiđrocacbon, Hợp chất cơ nguyên tố, Ancol- phenol- ete; Anđehit- xeton; Axit cacbonxylic; Dẫn xuất của axit; lipti; hợp chất chứa nitơ; Hợp chất dị vòng.

9.25. Cơ sở Hoá học hữu cơ 3/Organic chemistry 3    
3TC(23,44,0,)                                                   
- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở hoá học hữu cơ 2.
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nhất của một số loại hợp chất tạp chức như: Hiđrocacbonyl, Hiđroxiaxit, Aminoaxit, Cacbonhiđrat, Protein và các hợp chất cao phân tử.

Phần thực hành về hoá học hữu cơ giúp cho sinh viên hiểu và thực hiện được những kĩ thuật cơ bản về thực hành hoá học hữu cơ, phương pháp tổng hợp một số hợp chất hữu cơ cơ bản; phương pháp phân tích định tính nguyên tố và nhóm chức.

9.26. Hoá học phân tích 1/ Analytic chemistry 1    

 3TC(23,44,0,)                                                                                                               
- Điều kiện tiên quyết: Các học phần hoá học đại cương và hoá học vô cơ 

Học phần trang bị các kiến thức về lý thuyết cân bằng ion nhằm cung cấp các quy luật cần thiết để hiểu sau về các phản ứng xảy ra trong dung dịch gồm: các định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho hệ cơ bản chất điện li; cân bằng axit- bazơ; cân bằng tạo phức trong dung dịch; cân bằng oxihoas-khử; cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan; cân bằng phân bố chất tan giữa hai pha không trộn lẫn.

9.27. Hoá học phân tích 2 /Analytic chemistry 2                 2 TC(0,0,60)
Điều kiện tiên quyết: Hóa học phân tích 1

Thực hành về tính chất và phản ứng ion trong dung dịch (sau khi đã học lý thuyết Hoá học phân tích 1 và học phần Hoá vô cơ) nhằm giúp sinh viên vận dụng thành thạo kiến thức đã học.

9.28. Hóa học phân tích 3/Analytic chemistry 3              3 TC(18,24,30)
   - Điều kiện tiên quyết: Hoá học phân tích 1
Học phần trang bị các phương pháp định lượng hoá học; đối tượng nhiệm vụ của phân tích định lượng; phân loại các phương pháp phân tíc định lượng; biểu diễn và đánh giá kết quả trong phân tích định lượng; phương pháp phân tích khối lượng; phương pháp phân tích thể tích (phương pháp chuẩn độ axit – bazơ, phương pháp chuẩn độ phức; phương pháp chuẩn độ kết tủa; phương pháp chuẩn độ ôxy hoá - khử)

Học phần thực hành phân tích định lượng nhằm giúp sinh viên nắm được các kỹ năng cơ bản về pha chế dung dịch các loịa nồng độ, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thể tích  chính xác và các kỹ năng chuẩn độ , kỹ năng sử dụng các loịa cân phân tích.

9.29. Hóa công nghệ môi trường1/Enriromet  technology chemistry1










  2TC(18,24,0)
       - Điều kiện tiên quyết: Các học phần về Hoá học vô cơ và Hoá học hữu cơ.


 Phần 1: Trang bị những kiến thức hoá kỹ thuật đại cương gồm những kiến thức cơ bản về công nghệ hoá học; quy trình sản xuất một số chất cụ thể: sản xuất axit sunfuric; Tổng hợp amoniac; Sản xuất axit nitric; Điện phân dung dịch natriclorua; Sản xuất NaOH, Clo, HCl; Sản xuất phân bón; Công nghệ silicat; Sản xuất gang thép; Kỹ thuật nhiên liệu; Sản xuất hợp chất cao phân tử.


 Phần 2: Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoá học môi trường: Đại cương về hoá môi trường; Môi trường khí quyển; Thạch quyển; Thuỷ quyển; Sự ô nhiễm môi trường; Độc chất hóc học; Công nghệ môi trường; Giáo dục môi trường trong nhà trường.

9.30. Hóa công nghệ môi trường2/ Enriromet  technology chemistry2











2TC(18,24,0)


Điều kiện tiên quyết: Các học phần về Hoá học vô cơ và Hoá học hữu cơ.


Cung cấp các kiến thức cơ bản về hoá nông học: Đất, phân bón và các loại hoá dược dùng trong nông nghiệp gồm: Thành phần hoá học, sự chuyển hoá, cách bảo quản và sử dụng chúng.

9.31 . Phương pháp dạy học hoá / Chemistry teaching method 










4TC(36,48,0)                                          
Điều kiện tiên quyết: Các học phần về hoá học.

Hệ thống các kiến thức cơ bản về đối tượng nghiên cứu, nội dung, phương pháp, phương tiện thiết bị dạy học, hình thức tổ chức dạy học Hoá học, các phương pháp nghiên cứu khoa học về phương pháp dạy học môn Hoá học ở THCS.

Sinh viên vận dụng các kiến thức cơ bản của Phương pháp dạy học hoá 1 vào các bài học cụ thể trong chương trình hoá học THCS để chuẩn bị cho thực tập sư phạm .
9.32-9.34. Chọn 3 trong 6 học phần sau

a. Thực hành Phương pháp dạy học hoá / Chemistry teaching method                                                         











2TC(18,24,0)
Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học hoá 
Thực hành phương pháp hoá học gồm các bài thí nghiệm hoá học quan trọng và các bài tập hoá học điển hình phục vụ cho việc dạy Hoá học THCS.
b. Tổng hợp hữu cơ/ Synthetic Chemistry



2TC(18,24,0)
Điều kiện tiên quyết: Các học phần về hoá học hữu cơ
​Môn học nhằm hệ thống hoá và cung cấp kiến thức:

- Các phương pháp tách, tinh tế, xác định một  số tính chất vật lý và quan hệ giữa cấu trúc với tính chất vật lý của hợp chất hữu cơ.  


- Các phản ứng và phương pháp tổng hợp chất hữu cơ  cơ bản, bao gồm các phản ứng tạo mạch cacbon, khép vòng, hình thành nhóm chức.

- Nguồn nguyên liệu thiên nhiên trong tổng hợp hữu cơ.

c. Bài tập hoá học ở trường phổ thông/Chemical exrase in primaryschool









   2TC(18,24,0)

Điều kiện tiên quyết: Học phần này cần học sau PPDHH, Hoá vô cơ và hoá hữu cơ và hoá phân tích.
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Nhận thức đầy đủ được ý nghĩa, tầm quan trọng BTHH đối với quá trình hoá học ở phổ thông. Phân loại được BTHH dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách phân loại . Giải được 1 bài tập bằng nhiều cách. Nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách . Xây dựng  bài tập mới. Sử dụng  bài tập trong quá trình dạy học đó học ở trường phổ thông.

d. Danh pháp hữu cơ/ Nomenclature of Onganic Chemistry      2TC(18,24,0)                                                                        
- Điều kiện tiên quyết: Các học phần về hoá học hữu cơ.
- Nội dung:  Bao gồm  kiến thức cơ sở lý thuyết về danh pháp các hợp chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC.
Phân loại danh pháp theo IUPAC; quy tắc chung của việc gọi theo danh pháp IUPAC; Danh pháp của các loại hợp chất hữu cơ cụ thể: Hyđrocacbon, các ion, gốc tự do, hợp chất dị vòng, hợp chất hữu cơ đơn chức, đa chức, hợp chất tạp chức và hợp chất thiên nhiên.
e. Các phương pháp phổ ứng dụng trong hoá học 

   2TC(18,24,0)

Nội dung bao gồm kiến thức cơ sở lý thuyết và thực nghiệm về các phương pháp phổ.


Các cơ sở chung: sóng điện từ, màu, ánh sáng; cơ sở của từng phương pháp phổ trong đố yếu tố chủ đạo là năng lượng liên hệ với từng tham số đặc trưng của từng loại phương pháp phổ.


Các kiến thức và kĩ năng thực nghiệm về từng phương pháp phổ được đề cập có hệ thống, đạt tới yêu cầu: sinh viên bước đầu xử lí được các phổ đồ (bản ghi phổ) để thu thập thông tin Hoá học cần thiết.
g. Tin học ứng dụng trong Hoá học /Informatis  in chemistry   2TC(18,24,0)

Nội dung bao gồm kiến thức về thuật toán, cũng cố các lệnh cơ bản về INPUT, OUPUT, FUNCTION, PROCEDURE của ngôn ngữ PASCAL; bước đầu lập trình được một số bài toán Hoá học đơn giản; ngân hàng các chương trình con (đối tượng hoá học như: hồi quy phi tuyến, phương pháp đơn hình, lọc Kalman, entropi cực đại, thuật giải di truyền, mạng nơtron, biến đổi Fourier,…).
9.35. Sinh học đại cương /General biology                     3TC(27,26,10)
          - Điều kiện tiên quyết: Giải tích.
- Nội dung: Người học được trang bị các kiến thức đại cương về Sinh học phân tử, tế bào, cơ sở di truyền học và tiến hóa. Ngoài ra còn được trang bị thêm các kiến thức đại cương về Sinh học cơ thể và sinh thái học làm cơ sở cho việc thực hiện và hướng dẫn thực hành thí nghiệm sinh học cho học sinh phổ thông. 

           9.36-9.37. Chọn 2 trong 3 học phần

a. Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm 1/Method and experimental techniques for biology I                              



3TC(15,20,40)
- Điều kiện tiên quyết:  Sinh học đại cương  
- Nội dung: Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung chương trình ở phổ thông;  biết sử dụng và bảo quản các thiết bị thí nghiệm lớp 6 lớp 9. Đồng thời có kỹ năng lắp đặt và bố trí các thí nghiệm và hướng dẫn thực hành cho học sinh phổ thông.
b.  Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm 2/Method and experimental techniques for biology II   





3TC (15,20,40)                      
            - Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

- Nội dung: Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung chương trình ở phổ thông;  biết sử dụng và bảo quản các thiết bị thí nghiệm lớp 7 lớp 8. Đồng thời có kỹ năng lắp đặt và bố trí các thí nghiệm và hướng dẫn thực hành cho học sinh phổ thông.

c. Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm sinh học phổ thông/Method and experimental techniques for biology high school              3TC (15,20,40)
- Điều kiện tiên quyết:  Sinh học đại cương  
- Nội dung: Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung chương trình ở phổ thông;  biết sử dụng và bảo quản các thiết bị thí nghiệm lớp 10, 11 và 12. Đồng thời có kỹ năng lắp đặt và bố trí các thí nghiệm và hướng dẫn thực hành cho học sinh phổ thông.

9.38. Vật lý đại cương 1                                               

 2TC (18,24,0)
 - Điều kiện tiên quyết: Không
 - Nội dung: Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản về cơ học, nhiệt học và vật lý phân tử: Động học và động lực học chất điểm và chất rắn. Công năng lượng, định luật bảo toàn cơ năng. Cơ học chất lưu .Thuyết tương đối. Phương trình trạng thái. Các quá trình nhiệt động lực học. Máy nhiệt, các nguyên lý nhiệt động lực học. Khảo sát các thí nghiệm vật lý đại cương phần nhiệt tương ứng.
9.39. Vật lý đại cương 2                                               

3 TC (23,44,0,)
- Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 1
- Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về điện học và từ trường gồm các khái niệm , các định luật, ứng dụng chóng trong khoa học kỹ thuật các kiến thức cơ bản về quang học: quang hình học, quang học sóng và tính chất hạt của ánh sáng. Khảo sát một số thí nghiệm về điện từ và quang học.

   9.40. Thiết bị và thí nghiệm môn Vật lý I                 
   2 TC (0,0,60)
Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 1 và 2
Mục tiêu nội dung chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Vật lý ở trường THCS. Thí nghiệm Vật lý ở  THCS. Các kiến thức cơ bản của Vật lý trường THCS. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản thí nghiệm Vật lý THCS. Thực hành và hướng dẫn học sinh sử dụng thí nghiệm Vật lý trường THCS
   9.41.Thiết bị và thí nghiệm môn Vật lý II                            2 TC (0,0,60)
- Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 1 và 2

     - Nội dung: Chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Vật lý ở trường THPT. Thí nghiệm Vật lý các lớp ở trường THPT. Các kiến thức cơ bản của Vật lý THPT. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản thí nghiệm Vật lý các lớp ở trường THPT. Thực hành và hướng dẫn học sinh sử dụng thí nghiệm Vật lý ở trường THPT.

9.42. Kiến tập sư phạm/Teaching practice observation            2 tín chỉ
         Điều kiện tiên quyết: Các học phần tâm lý học, giáo dục học.

         Nhằm củng cố kiến thức lý thuyết các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các tình huống sư phạm trong kiến tập sư phạm: tìm hiểu tình hình thực tiễn địa phương, thực tiễn giáo dục ở trường THCS, tập làm công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp, triển khai bài tập thực hành Tâm lý - Giáo dục.

9.43. Thực tập sư phạm/ Practical final                                      3 tín chỉ
- Điều kiện tiên quyết: Học xong các học phần về hoá học cơ bản: Hoá đại cương; Hoá vô cơ; Hoá hữu cơ; Hoá phân tích; Phương pháp dạy học hoá học.
        - Nội dung: Củng cố và nâng cao các kiến thức lý thuyết về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực về tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn; vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các tình huống cụ thể trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh, tiếp tục rèn luyện kỹ năng dạy học, kỹ năng giáo dục, giảng dạy và chủ nhiệm lớp ở phổ thông.
9.44. Khoá luận tốt nghiệp/Thesis                                                4 tín chỉ
9.45. Cơ sở lý thuyết Hoá vô cơ/ Basic theory of Inorganic chemistry
                                                                                                 2 TC (18,24,0)
- Điều kiện tiên quyết: Hoá học vô cơ 1, Hoá học vô cơ 2.
- Nội dung: Học phần "Cơ sở lý thuyết hóa học vô cơ" nhằm tổng kết, hệ thống hóa, khắc sâu và nâng cao những kiến thức hóa học các nguyên tố đã được học ở bậc Đại học trên một cơ sở lý thuyết vững chắc. Các qui luật về cấu tạo, tính chất, phản ứng của các đơn chất và hợp chất vô cơ, bao gồm cả  các phức chất và các hệ vô cơ sinh học.

9.46. Cơ sở lý thuyết Hoá học hữu cơ/ Basic theory of Organic chemistry   

                                                                                                2 TC (18,24,0)
- Điều kiện tiên quyết: Các học phần cơ sở hoá học hữu cơ

- Nội dung: Hệ thống hóa, đi sâu và đặt cơ sở lý thuyết vững chắc cho các kiến thức về hóa học hữu cơ đã kÜnh hội được qua chương trình "Cơ sở hóa học hữu cơ" học ở năm thứ 2 và thứ 3.

10. Dự kiến danh sách đơn vị tham gia thực hiện chương trình
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Bộ môn giảng dạy

	1
	2.NML1.D1.2
	Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lªnin 1
	Nguyên lý

	2
	2NML2.D1.3
	Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lªnin 2
	Nguyên lý

	3
	2.ĐLV0.D1.3
	Đường lối của Đảng cộng sản Việt nam
	Đường lối

	4
	2.TTH0.D1.2
	Tư tưởng Hồ ChÝ Minh
	TT HCM

	5
	2.NNH1.D1.4
	Tiêng Anh 1
	N. Ngữ KC

	6
	2.NNH2.D1.3
	Tiêng Anh 2
	N. Ngữ KC

	9
	2.THD0.D1.2
	Tin học
	TH ¦ dông

	10
	2.PLD0.D1.2
	Ph¸p luật đại cương
	TT HCM

	11
	2.TGT0.D1.3
	Giải tích
	Giải tích

	12
	2.HDC1.D1.3
	Hoá đại cương 1
	Hoá học

	13
	2.HDC2.D1.4
	Hoá đại cương 2
	Hoá học

	14
	2.HDC3.D1.2
	Đánh giá thống kê các số liệu thực nghiệm
	Hoá học

	14
	2.DST0.D1.2
	Đại số và hình giải tích
	Đại số

	15
	2.TLH0.D1.4
	Tâm lý học
	Tâm lý

	16
	2.GDC0.D1.2
	Giáo dục học đại cương
	Giáo dục

	17
	2.h®d0.D1.3
	Hoạt động dạy học và GD ở trường THCS
	Giáo dục

	18
	2.rsp0.D1.2
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
	Giáo dục

	19
	2.ct®0.D1.2
	Lý luận và PP công tác đội
	Giáo dục

	20
	2.QLN0.D1.2
	Quản lý HC NN và QLGD
	Giáo dục

	21
	2.HVC1.N1.3
	Hoá vô cơ 1
	Hoá học

	22
	2.HVC2.N1.4
	Hoá vô cơ 2
	Hoá học

	23
	2.HHC1.N1.3
	Hoá hữu cơ 1
	Hoá học

	24
	2.HHC2.N1.3
	Hoá hữu cơ 2
	Hoá học

	25
	2.HHC3.N1.3
	Hoá hữu cơ 3
	Hoá học

	26
	2.HPT1.N1.3
	Hoá phân tích 1
	Hoá học

	27
	2.HPT2.N1.2
	Hoá phân tích 2
	Hoá học

	28
	2.HPT3.N1.3
	Hoá phân tích 3
	Hoá học

	29
	2.HCM1.N1.2
	Hoá CN và Môi trường 1
	Hoá học

	30
	2.HCM2.N1.2
	Hoá CN và Môi trường 2
	Hoá học

	31
	2.PPH1.N1.4
	Phương pháp DH Hoá học
	Hoá học

	32
	2.THPP.N1.2
	Thực hành PPDH  Hoá học
	Hoá học

	33
	2.THHC.N1.2
	Tổng hợp hữu cơ
	Hoá học

	34
	2.BTHH.N1.2
	Bài tập hoá học ở trường phổ thông.
	Hoá học

	35
	2.DPHC.N1.2
	Danh pháp hữu cơ
	Hoá học

	36
	2.CPPP.N1.2
	Các phương pháp phổ ứng dụng trong hoá học
	Hoá học

	37
	2.THHH.N1.2
	Tin học trong hoá học
	Hoá học

	38
	2.SHD1.N1.3
	Sinh học đại cương 
	Thực vật

	39
	2.PKT0.D1.3
	Phương pháp và KT thí nghiệm Sinh 1 
	Thực vật

	40
	2.PKS0.D1.3
	Phương pháp và KT thí nghiệm Sinh  2
	Động vật

	41
	2.PTS.D1.3
	Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm sinh học PT
	Động vật

	42
	2.HVC0.N1.3
	Vật lý đại cương 1
	Vật lý

	43
	2.HHC0.N1.3
	Vật lý đại cương 2
	Vật lý

	44
	2.PTH1.N1.2
	Phương pháp và kỹ thuật thực hành Vật lý 1
	Vật lý

	45
	2.PTH2.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật thực hành  Vật lý 2
	Vật lý


11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

11.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị quan trọng:

          Thực trạng: hiện nay có 03 phòng thực hành với các trang thiết bị thí nghiệm và hóa chất chỉ đảm bảo thực hiện được khoảng 60% các nội dung thực hành.

Yêu cầu: Để đảm bảo thực hành được tất cả các nội dung của chương trình đào tạo, cần bổ sung thêm 01 phòng thí nghiệm với các trang thiết bị, hóa chất (theo đề án xây dựng phòng thí nghiệm).

Cần bố trí phòng tập giảng, phòng seminar, có máy chiếu đa năng, vi tính, đầu video để rèn luyện nghiệp vụ và sinh hoạt chuyên môn.
11.2. Thư viện: Có đầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo các chuyên ngành sau:

	TT
	Tên học phần
	Giáo trình&TLTK chính
	NXB
	NXB

	1
	Hoá đại cương 
	Hoàng Nhâm. Hóa vô cơ. Tập I.
	NXB GD
	2001

	
	
	Trần Thành Huế. Hóa học đại cương. 
	NXB GD
	1999

	
	
	Lâm Ngọc Thiềm - Trần Hiệp Hải. Bài tập hóa học đại cương.
	NXB GD
	1998

	
	
	Đào Đình Thức. Hóa đại cương. Tập II
	NXB. §HQG 
	2001

	
	
	Đào Đình Thức. Hóa học đại cương.
	NXB. §HQG
	1999

	
	
	Nguyễn Hữu Thông. Cấu tạo chất(Luyện tập).
	NXB. §HQG
	1996

	
	
	Vũ Đăng Độ. Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học. 
	NXB GD
	1998

	
	
	Đặng Trần Phách. Hóa cơ sở. Tập II.. 
	NXB GD
	1992

	
	
	Bài giảng thực hành Hóa đại cương. 
	NXB. §HQG
	1996

	
	
	Giáo trình thực tập Hóa đại cương. 
	NXB. §HQG
	1995

	2
	Hoá vô cơ 
	Nguyễn Thế Ngôn –Hoá học vô cơ T1
	§HSP
	2003

	
	
	Hoàng Nhâm – Hoá học vô cơ T2
	NXBGD
	2003

	
	
	Nguyễn Đức Vận: Bài tập hóa học vô cơ, - 
	NXB GD
	1983

	
	
	Nguyễn Đức Vận: Bài tập hóa học vô cơ
	NXBGD
	1983

	
	
	F.Cotton ... :Cơ sở hóa học vô cơ tập 2 (bản dịch bằng Tiếng việt),
	NXBGD
	1983

	3
	Hoá hữu cơ
	Trần Quốc Sơn: Giáo trình cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ
	NXBGD 
	1989

	
	
	Nguyễn Văn Tòng (chủ biên): Bài tập hóa học hữu cơ
	ĐHSP- ĐHQG Hà Nội 
	1995

	
	
	Thái Doãn Tĩnh: Thực hành hóa học hữu cơ. Tập I 

	NXBGD 
	1992

	
	
	Nguyễn Hồ (chủ biên) và Đỗ Đình Rãng: Hóa hữu cơ. Tập I, II. 

	§HSP- §HQG 

 Hà Nội
	1997

	
	
	Nguyễn Văn Tòng. Thực hành hoá học hữu cơ. Tập hai
	NXB GD
	1998

	
	
	Trần Quốc Sơn - Đặng Văn Liếu. Giáo trình cơ sở Hoá học hữu cơ. Tập 1

	 NXB §HSP
	2005

	
	
	Trần Quốc Sơn - Đặng Văn Liếu. Giáo trình cơ sở Hoá học hữu cơ. Tập 2. 

	NXB §HSP.
	2005

	
	
	Trần Quốc Sơn - Đặng Văn Liếu-NguyÔn Văn Tòng. Giáo trình cơ sở Hoá học hữu cơ.
	NXB §HSP.
	2007

	
	
	Thái Doãn Tĩnh. Cơ sở lí thuyết hóa học hữu cơ. 
	NXB KH và KT
	2000

	4
	Hoá phân tích
	Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Cân bằng ion trong dung dịch. 
	NXB Giáo dục Hà nội. 
	2000.

	
	
	Nguyễn Tinh Dung. Bài tập Hoá học phân tích
	.NXB Giáo dục Hà nội. 
	2000

	
	
	Nguyễn Tinh Dung : Hoá học phân tích phần II - Các phản ứng ion trong dung dịch nước 
	, NXB - Giáo dục - Hà Nội 
	1986.

	5
	Hoá công nghệ và môi trường
	Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt - Hoá kỹ thuật đại cương - 
	NXB Giáo dục - Hà nội.
	1998

	
	
	 Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt, Lê Viết Phùng, Phạm Văn Thưởng  - Hoá công nghệ và môi trường -
	NXB Giáo dục - Hà nội.
	2001

	
	
	Phạm Hùng Việt, Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội: Hóa học môi trường cơ sở, 


	ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội
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	2001.
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	Phan Cự Nhân –Sinh học đại cương
	NXB§HSP
	2004
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	Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm 1 (Lớp 6, lớp 9)
	Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm  (Lớp 6, lớp 9)
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	Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm 2 (Lớp 7, lớp 8)
	Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm  (Lớp 7, lớp 8)
	
	


12. Hướng dẫn thực hiện chương trình

Chương trình Cao đẳng Hóa - Thí nghiệm được xây dựng trên cơ sở chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Hóa học trình độ Cao đẳng đã được ban hành theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BGDĐT ngày 10/6/2004 và chương trình chuyển đổi từ niên chế HP sang học chế tín chỉ của trường ĐH Hồng Đức và tham khảo các chương trình cùng ngành của các trường ĐH trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã xây dựng.

Căn cứ chương trình đào tạo ngành, trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trường sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường, của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của người học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá đào tạo. 

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cương chi tiết học phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Chương trình này cũng được áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. Nhưng thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 tháng đến 12 tháng (tuỳ theo kế hoạch sắp xếp thời gian).

Trong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu trưởng./.

                                                                                      Hiệu trưởng
   TS. Nguyễn Văn Phát
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